
1. Giới thiệu 

Giá trị là những quan niệm về cái đáng mong muốn ảnh hưëng tới hành
vi lựa chọn. Do đó, giá trị ảnh hưëng đến động cơ và hưíng dẫn cho hành
động của con ngưêi, vì thế có nhìn ngưêi ta hành động mà đoán ®ưîc giá
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trị của ngưêi ta. Giá trị phụ thuộc vào điều kiện kinh tế - xã hội của từng
xã hội (Lê Ngọc Hùng và Phạm Tất Dong, 1997: 244-245). Điều này có
thể suy rộng ra rằng, những giá trị, chuẩn mực xã hội sẽ đóng vai trò quan
trọng ảnh hưëng đến việc phụ nữ và nam giới tham gia vào đời sống chính
trị. 

Giá trị và chuẩn mực giới ®ưîc thông qua một quá trình xã hội hóa cá
nhân. Khi còn nhỏ, phụ nữ đã ®ưîc gia đình giáo huấn theo kiểu hưíng
nội và những phẩm chất vốn có của ngưêi phụ nữ Việt Nam như nhu mì,
điềm đạm... Trong khi đó, nam giới ®ưîc huấn thị theo hưíng ngoại và có
cá tính mạnh mẽ, quyết đoán. Nghiên cứu tổng quan của tác giả Lê Thị
Thục (2012) cho thấy những quan niệm truyền thống dẫn đến hệ quả là
toàn bộ gánh nặng của những công việc không ®ưîc trả lư¬ng trong gia
đình đều dồn lên vai ngưêi phụ nữ. Đàn ông tiếp tục là ngưêi ®ưa ra các
quyết định quan trọng, trong khi phụ nữ phải chịu trách nhiệm về toàn bộ
các quyết định nhỏ, liên quan đến cuộc sống thưêng ngày của gia đình.
Qua nghiên cứu công trình của Jamieson (1993), tác giả Lê Thị Thục cũng
cho rằng, yếu tố cốt lõi của sự phân chia về giới là “cốt lõi của văn hóa
truyền thống” đã “®ưîc nuôi dưìng bởi ý thức gia đình mạnh mẽ, thÊm
đẫm trong hầu hết mọi ngưêi Việt Nam ngay từ thời thơ ấu”. Như vậy,
theo Jamieson, văn hóa truyền thống trong chỉ đơn giản là thái độ ưa thích
nam giới theo Nho giáo của ngưêi Việt Nam. 

Trong lĩnh vực tham chính, khuôn mẫu văn hóa ảnh hưëng khá mạnh
mẽ đến cơ hội phát triển của phụ nữ. Các nghiên cứu của Lê Thị Mỹ Hiền
(2011), Đặng ánh Tuyết (2011), Lê Thị Thục (2012) đã chỉ ra rằng cộng
đồng xã hội thưêng quan niệm nam giới là các nhà lãnh đạo mạnh mẽ hơn
và ra quyết định tốt hơn so với phụ nữ. Có lẽ, trong chế độ gia trưëng,
ngưêi đàn ông luôn ®ưîc xem là siêu việt. Phụ nữ bị kiểm soát bởi đàn
ông và là một phần tài sản của ngưêi đàn ông, dù ở hoàn cảnh nào. Sự
kiểm soát đó thông qua các lĩnh vực pháp luật, kinh tế, chính trị... Trên thế
giới, hầu hết hệ thống chính trị trong xã hội, ở tất cả các cấp độ đều do
ngưêi đàn ông chi phối từ các hội đồng làng xã cho đến nghị viện. Chỉ một
số ít phụ nữ trong các đảng hoặc tổ chức chính trị quyết định số phận của
các nưíc. Thậm chí trong số phụ nữ có chức vụ chính trị quan trong thì
lúc đầu họ cũng có sự dẫn dắt của đàn ông (Lê Ngọc Văn, 2006). Ngưîc
lại, phụ nữ thưêng ®ưîc xem là phù hợp hơn với các công việc gia đình là
rất phổ biến. Sở dĩ là vì chuẩn mực “nam ngoại nữ nội” cũng còn chi phối
khá đáng kể trong thái độ của ngưêi chồng. Ngoài ra, yếu tố phong tục,
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tập quán của tộc ngưêi ở vùng cao, vùng xa cũng đã ảnh hưëng đáng kể
phụ nữ thuộc các tộc ngưêi thiểu số tham gia lãnh đạo, quản lý (Trần Thị
Vân Anh, 2010: 23). Như vậy, các khuôn mẫu văn hóa về giới đã dẫn đến
việc ưa thích nam giới chứ không phải là phụ nữ trong việc tìm ngưêi nắm
giữ các vị trí lãnh đạo chính trị và hình ảnh lãnh đạo nữ khá nhạt nhòa
trong nhận thức của ngưêi dân (Lê Thị Mỹ Hiền, 2011; Lê Thị Thục,
2012).

Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nưíc Việt Nam đã tích cực
thực hiện chiến lưîc bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực, trong đó có cả lĩnh
vực chính trị. Tỷ lệ cán bộ nữ vẫn tiếp tục giữ các vị trí lãnh đạo chính trị.
Tuy nhiên, so sánh với tỷ lệ nam giới và tỷ lệ phụ nữ trong lãnh đạo chính
trị ở Việt Nam, chúng ta thấy rằng tỷ lệ phụ nữ Việt Nam tham chính là
rất hạn chế và thiên lệch. Các bằng chứng cho thấy, phụ nữ Việt Nam đã
®ưîc tham gia làm lãnh đạo chính trị và ®ưîc bầu làm nữ đại biểu Quốc
hội lần đầu tiên vào năm 1946, tuy nhiên, tiến trình tham chính của phụ
nữ Việt Nam không ổn định. Từ năm 1992 đến 2007, tỷ lệ phụ nữ trong
Quốc hội tăng từ 18,5% đến 27,3%, mặc dù vậy trong cuộc bầu cử gần
đây, phụ nữ tham gia quốc hội lại giảm xuống chỉ còn 24,4% trong nhiệm
kỳ 2011-2016 (UNDP, 2012: 5). Phụ nữ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng
nhân dân ở cấp càng cao thì tỷ lệ này càng thấp. Trong nhiệm kỳ 2011-
2016, phụ nữ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã chiếm
4,09%, cấp huyện 3,92% và cấp tỉnh 1,56% (UNDP, 2012: 8). 

Tại Hà Giang, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý còn thấp.
Theo Báo cáo của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, chỉ có 12,72% là nữ giới
nắm giữ quyền lực trong cấp ủy Đảng cấp tỉnh; cấp huyện là 14,74% và
trưëng, phó các sở, ban, ngành của tỉnh có 43 nữ/234 nam chiếm 18,4%;
trưëng, phó phòng ban thuộc sở, ban ngành: 122/384 chiếm 31,77%.
Việc phụ nữ có rất ít đại diện trong các lĩnh vực sẽ là rào cản ảnh hưëng
tiêu cực đến các vấn đề phát triển bền vững ở tỉnh hiện nay. Có rất nhiều
nguyên nhân dẫn tới thực trạng sự tham gia của phụ nữ trong lãnh đạo
chính trị, tuy nhiên một trong những yếu tố ảnh hưëng đến sự tham gia
chính trị của phụ nữ tỉnh Hà Giang là từ sự định kiến giới và các khuôn
mẫu giới truyền thống. 

Dựa trên số liệu của cuộc khảo sát “ảnh hưëng của yếu tố văn hóa đến
sự tham gia lãnh đạo, quản lý của phụ nữ ở xã, phưêng tại Hà Giang” ®ưîc
tiến hành năm 2012 do UNDP tài trợ, bài viết phân tích ảnh hưëng của các
quan niệm đến sự tham gia lãnh đạo, quản lý của phụ nữ cấp xã, phưêng
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ở địa phư¬ng nhằm góp phần lý giải những rào cản liên quan đến khuôn
mẫu văn hóa đối với cán bộ nữ ở Hà Giang nói riêng, cán bộ nữ cả nưíc
nói chung. 

Nghiên cứu tiến hành trưng cầu ý kiến 204 đối tưîng và 20 cuộc phỏng
vấn sâu là cán bộ nữ thuộc hai huyện thị là huyện Quản Bạ và thành phố
Hà Giang của tỉnh Hà Giang, theo các tiêu chí lựa chọn là nhóm tuổi, chức
vụ và dân tộc. Trong đó, về tuổi, có 38,2% nữ cán bộ thuộc nhóm tuổi dưíi
30, nhóm tuổi từ 30-40 tuổi chiếm 39,2% và từ 41 trở lên chiếm 22,6%.
Về chức vụ công tác: có 41,7% giữ chức vụ cấp trưëng, 31,4% cấp phó và
26,9% là thành viên của các tổ chức. Về dân tộc: dân tộc Kinh và Tày
chiếm đa số (46,6% và 32,8%).

2. Các quan niệm xã hội đối với sự tham gia lãnh đạo, quản lý của
phụ nữ ở xã phưêng tại Hà Giang

2.1 Quan niệm truyền thống: Phụ nữ gắn với “thiên chức”

Bối cảnh xã hội Việt Nam đang biến đổi qua từng giai đoạn lịch sử, các
giá trị cũng có những bưíc thay đổi, những giá trị không phù hợp với yêu
cầu của thời đại ®ưîc thay thế có những chuẩn mực lại ®ưîc tiếp biến
thành những giá trị mới ®ưîc chia sẽ trong cộng đồng xã hội... Nếu so
sánh phụ nữ ngày xưa và hiện nay, rõ ràng sự khác biệt là rất lớn. Phụ nữ
ngày nay có quyền tự do và bình đẳng với nam giới trên nhiều phư¬ng
diện hơn so với trưíc đây; song, quan niệm truyền thống về phụ nữ gắn
với công việc gia đình dưêng như thay đổi rất chậm chạp, chưa theo kịp
yêu cầu của đổi mới. 

Kết quả khảo sát tại hai huyện, thị thuộc tỉnh Hà Giang cho thấy, tỷ lệ
cán bộ nữ đồng ý rất cao đối với các quan niệm “phụ nữ phải biết lo toan
công việc gia đình” (97,5%), “phụ nữ phải biết nuôi dạy con cái”
(93,6%), “Phụ nữ phải là ngưêi biết giữ hòa khí trong gia đình” (87,7%).
Có lẽ, những quan niệm này đã ®ưîc xã hội hóa ngay khi từ còn thơ ấu;
khi sinh ra là bé gái, các em đã ®ưîc dạy dỗ làm thế nào để trở thành
ngưêi phụ nữ, ngưêi mẹ tốt trong tư¬ng lai, cộng với những va chạm hàng
ngày với những ngưêi thân, đặc biệt là ngưêi mẹ, ngưêi bà... đã khiến cho
các quan niệm về trách nhiệm “thiên chức” ngày càng trở nên sâu sắc hơn
trong nhận thức của họ. Cho nên, vị trí, vai trò của ngưêi phụ nữ luôn gắn
với trách nhiệm gia đình và con cái. Chính các quan niệm này đã trở
thành “vật cản” đối với sự tham gia các hoạt động xã hội của ngưêi phô
nữ. Bởi lẽ, nếu phụ nữ muốn tham gia tốt các hoạt động xã hội thì họ phải



Phan Thuận 65

cần làm tròn bổn phận trách nhiệm với gia đình. Điều đó vô hình chung
đã khiến phụ nữ phải thực hiện “nghĩa vụ kép” và họ cũng phải đối diện
với vấn đề làm thế nào để “vai trò kép” đều ®ưîc vẹn cả đôi ®ưêng. 

Kết quả ở Bảng 1 cho thấy, các quan niệm hiện đại như ngưêi phụ nữ
phải biết vư¬n lên, biết khẳng định mình, phải năng động, khéo léo trong
ứng xử, phải có đóng góp cho xã hội đều chiếm tỷ lệ đồng ý rất cao. Điều
này cho thấy, cách nhìn nhận về vị trí, vai trò của phụ nữ hiện đã có sự thay
đổi. Phụ nữ không còn “gói trọn” hoạt động của họ trong “không gian khép
kín” mà họ đã bắt đầu tích cực tham gia vào “không gian mở”. ở đó, họ có
thể chứng minh ®ưîc năng lực và sở trưêng của mình trong các lĩnh vực
kinh tế - xã hội. Nhờ đó, đã làm thay đổi trong nhận thức, hành vi của cán
bộ nữ tại địa bàn khảo sát về vị trí, vai trò của họ trong tham chính. Họ bắt
đầu tích cực tham gia vào các vị trí chủ chốt ở cấp cơ sở. 

Như vậy, nghiên cứu tại bối cảnh Hà Giang đã cho thấy các quan niệm
hiện đại về vai trò của phụ nữ đã xuất hiện, song các quan niệm truyền
thống về trách nhiệm gia đình của ngưêi phụ nữ vẫn còn hiện hữu. Có lẽ,
họ vẫn chưa “cởi bỏ” hoàn toàn “chiếc áo văn hóa” mà cộng đồng và xã
hội “gán” cho họ ngay từ khi còn thơ ấu. Liệu có sự khác biệt nào giữa các
thế hệ hay không? 

Để trả lời cho câu hỏi này, nghiên cứu đã xem xét tư¬ng quan về các

Bảng 1. Các quan niệm xã hội đối với bản thân phụ nữ
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quan niệm đối với bản thân phụ nữ theo nhóm tuổi ngưêi trả lời. Kết quả
cũng cho thấy sự khác biệt về quan niệm này theo nhóm tuổi. ở nhóm phụ
nữ tuổi dưíi 30 có xu hưíng đồng ý với các quan niệm truyền thống đối
với bản thân của ngưêi phụ nữ thấp hơn so với nhóm phụ nữ tuổi từ 41 trở
lên có tỷ lệ đồng ý. Trong khi đó, các quan niệm về phụ nữ trong bối cảnh
hiện đại cần phải năng động, biết vư¬n lên... ®ưîc cán bộ ở nhóm tuổi
dưíi 30 chiếm tỷ lệ lựa chọn cao hơn so hơn nhóm phụ nữ từ 30- 40 tuổi
và từ 41 tuổi trở lên (xem Bảng 2). 

Có thể nói, mỗi một thế hệ sinh ra ở những thời điểm khác nhau thưêng
chịu ảnh hưëng các quan niệm xã hội ở mức độ khác nhau. Nhóm tuổi từ
41 trở lên ®ưîc sinh trong hoàn cảnh đất nưíc còn nhiều khó khăn như
chiến tranh, cấm vận kinh tế, khi đó các giá trị của tư tưëng Nho giáo vẫn
còn khắt khe; vì lẽ đó, họ ®ưîc giáo dục theo mô hình truyền thống. Trong
khi các nhóm dưíi độ tuổi 30, sinh ra trong bối cảnh đất nưíc hòa bình và
đổi mới. Họ có nhiều cơ hội tiếp cận mô hình giáo dục hiện đại, ®ưîc giáo
dục và trưëng thành trong bối cảnh đất nưíc mở rộng giao lưu hợp tác
quốc tế về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Do đó, các quan niệm truyền
thống về ngưêi phụ nữ có thể có khả năng ảnh hưëng ít hơn đến nhận thức,
hành vi của thế hệ này. Mặc dù vậy, các chuẩn mực truyền thống về trách

Bảng 2. Các quan niệm đối với bản thân phụ nữ theo nhóm tuổi
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nhiệm, bổn phận của phụ nữ đối với gia đình vẫn chưa thay đổi hoàn toàn.

Bởi vì, thứ nhất, họ là những ngưêi phụ nữ Việt Nam, vẫn còn mặc “chiếc

áo văn hóa” của cộng đồng và xã hội; thứ hai, nhận thức về các quan niệm

này không chỉ có ở bản thân phụ nữ mà ngay cả nam giới cũng mặc định

“phụ nữ gắn với gia đình, con cái”.

Số liệu ở Bảng 3 cho thấy, không có sự khác biệt trong quan niệm của

phụ nữ thuộc dân tộc Kinh và dân tộc khác về các giá trị liên quan đến

“thiên chức” của ngưêi phụ nữ. Có thể thấy rằng, các quan niệm hiện đại

đối với phụ nữ như năng động, khéo léo, biết vư¬n lên chính mình, đóng

góp cho xã hội ở nhóm phụ nữ tộc ngưêi khác đồng ý với tỷ lệ rất cao.

Điều này đã nó lên rằng, phụ nữ thuộc nhóm dân tộc ở địa bàn khảo sát

đã có sự thay đổi về nhận thức, hành vi đối với vị trí, vai trò của họ trong

gia đình và xã hội. Đây là dấu hiệu tích cực đối với hoạt động tham chính

của phụ nữ thuộc tộc ngưêi khác và khoảng cách dân tộc trong tham chính

cũng sẽ có xu hưíng rút ngắn lại. 

Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng xét mối tư¬ng quan giữa các giá trị với

chức vụ lãnh đạo. Số liệu ở Bảng 4 cho thấy, cán bộ nữ có vị trí cấp phó

có xu hưíng đồng tình với các giá trị mang tính truyền thống như giá trị

Bảng 3. Các quan niệm đối với bản thân phụ nữ theo nhóm dân tộc
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“phải biết lo toan cho gia đình”, “phải biết nuôi dạy con cái”... chiếm tỷ
lệ cao nhất. Trong khi đó, cán bộ nữ cấp trưëng đồng tình với các giá trị
truyền thống thấp hơn một chút, và đồng tình với các giá trị mang tính
hiện đại cao hơn. Kết quả này đã phản ánh rằng, một bộ phận cán bộ nữ
cấp thấp hơn còn giữ các quan niệm truyền thống liên quan đến “thiên
chức” của ngưêi phụ nữ. Cán bộ nữ có vị trí cấp trưëng có tỷ lệ đồng ý với
các giá trị mang tính chất hiện đại cao hơn như phụ nữ phải linh hoạt năng
động, đóng góp cho xã hội... 

2.2 ảnh hưëng của các quan niệm truyền thống đối với việc tham gia

lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở của phụ nữ

Nhìn chung, các quan niệm về “thiên chức” đã ảnh hưëng ít nhiều đến
các hoạt động xã hội của cán bộ nữ ở địa phư¬ng khảo sát. Chính sự ảnh
hưëng đó đã dẫn đến hai hệ quả xã hội: (1) cán bộ nữ phải có sự lựa chọn
cân bằng hơn cho các hoạt động liên quan đến gia đình của bản thân; (2)
định kiến giới trong chính trị; (3) làm hạn chế cơ hội tham gia vào các vị
trí chiến lưîc và sự tham gia ra quyết định của cán bộ nữ.

Hạn chế sự lựa chọn hoạt động của bản thân cán bộ nữ

Xuất phát từ những quan niệm truyền thống “phụ nữ gắn với vai trò

Bảng 4. Các quan niệm đối với bản thân phụ nữ 
theo nhóm chức vụ (%)
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thiên chức” đã khiến cho cán bộ nữ cơ sở tại hai huyện, thị thuộc tỉnh Hà
Giang ít có sự lựa chọn công việc xã hội (chiếm 3,9%), có 10,9% cán bộ
nữ lựa chọn công việc gia đình và đa số họ có xu hưíng lựa chọn hài hòa
giữa công việc và gia đình (chiếm 79,4%). Như vậy, dù bất kỳ hoàn cảnh
nào, đa số phụ nữ vẫn hưíng tới giá trị là hài hòa giữa thiên chức và công
việc xã hội. Như vậy, để hoàn thành việc cân bằng giữa gia đình và công
việc, cán bộ nữ phải hoàn thành “nghĩa vụ kép”. Chính sự lựa chọn này đã
khiến cho đa số cán bộ nữ thuộc đối tưîng khảo sát gặp áp lực khi phải
hòan thành các trách nhiệm gia đình và công việc chuyên môn. 

Định kiến giới trong chính trị vẫn còn hiện hữu 

Các nghiên cứu của Lê Thị Mỹ Hiền (2011), Đặng ánh Tuyết (2011)
cho rằng hình ảnh của mỗi giới luôn ®ưîc xã hội có những kỳ vọng và
mong đợi cụ thể. Nếu ở gia đình, phụ nữ luôn ®ưîc xã hội luôn kỳ vọng
là ngưêi “giữ lửa” thì nam giới luôn ®ưîc xã hội kỳ vọng là ngưêi “trụ
cột”. Nếu bên ngoài cộng đồng, nam giới ®ưîc kỳ vọng là những ngưêi có
địa vị cao trong xã hội; còn đối với phụ nữ, dưêng như sự kỳ vọng của xã
hội rất nhạt nhòa. Như vậy, sự kỳ vọng và mong đợi của xã hội đối với vai
trò “thiên chức” của phụ nữ đã vô hình trung tạo ra định kiến giới đối với
phụ nữ trong chính trị. 

Kết quả khảo sát tại Hà Giang cho thấy, tình trạng đố kỵ của đồng
nghiệp khi phụ nữ làm lãnh đạo, quản lý chiếm 77,0%; có 63,7% cán bộ
nữ cho rằng phụ nữ bị quan sát khắt khe hơn nam giới; có 55,9% cán bộ
nữ cho rằng vẫn mặc định năng lực của cán bộ nữ thấp hơn so với nam giới
và có 55,4% cho rằng nam giới không muốn chấp nhận cấp trên của mình
là phụ nữ. 

Như vậy, định kiến giới luôn để lại những hệ quả xã hội cho cả nam
giới và phụ nữ. Họ phải cố gắng “gồng” mình để thực hiện các chuẩn mực,
giá trị xã hội đã “gán” cho mình. Các nghiên cứu trưíc đây của Ngân hàng
thế giới (2006, 2011), Vư¬ng Thị Hanh (2007), Trần Thị Vân Anh (2010)
đã cho rằng: định kiến giới và các chuẩn mực xã hội là yếu tố góp phần
tạo ra “vật cản” đối với sự tham gia lãnh đạo, quản lý của phụ nữ. 

Hạn chế cơ hội tham gia vào các vị trí chiến lưîc và sự tham gia ra

quyết định của cán bộ nữ

Phụ nữ rất ít cơ hội tham gia vào các vị trí quan trọng, có tính chất
chiến lưîc, chức vụ ra các quyết định trong quá trình thực thi quyền lực
(Đặng ánh Tuyết, 2011). Kết quả khảo sát cũng cho thấy, tỷ lệ nữ cán bộ
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giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chủ yếu tập trung ở khối đoàn thể chính trị
- xã hội chiếm 69,4% so với 10,6% của khối Đảng và 20% của khối chính
quyền. Trong khi đó, tỷ lệ nữ cán bộ giữ cấp phó và thành viên ở khối
Đảng và khối chính quyền chiếm cao hơn. Do đó, tiếng nói của phụ nữ
trong quá trình ra các quyết định dưêng như chưa ®ưîc coi trọng. Có
49,0% cán bộ nữ cho rằng họ không ®ưîc tham gia đầy đủ trong quá trình
ra quyết định. 

Có lẽ, sự kỳ vọng của xã hội cũng như bản thân của cán bộ nữ ở đây
về năng lực của bản thân phụ nữ là yếu tố làm cho họ ít có cơ hội tham gia
các vị trí quan trọng. Bằng chứng nghiên cứu tại Hà Giang cho thấy, một
số phẩm chất, năng lực thiên về nam giới như lập kế hoạch, điều hành
công việc, năng lực quyết đoán. Ví dụ, năng lực quyết đoán ®ưîc đánh giá
nam giỏi hơn nữ với tỷ lệ là 41,7% ngưêi trả lời so với 12,3% đánh giá nữ
giỏi hơn. Trong khi đó, phụ nữ ®ưîc đánh giá cao ở một số phẩm chất,
năng lực có xu hưíng mềm mại, đòi hỏi nhiều yếu tố nữ tính hơn như
tuyên truyền vận động, ứng xử khéo léo, tinh thần trách nhiệm, hiểu biết
nhân viên đồng nghiệp. Ví dụ, khả năng tuyên truyền vận động và khéo
léo của phụ nữ ®ưîc đánh giá cao hơn nam giới chiếm tỷ lệ rất cao (tỷ lệ
này lần lưît là 45,6% và 58,8%). Hệ quả là hình ảnh nam giới là ngưêi
lãnh đạo, quản lý luôn hiện diện trong nhận thức của mọi ngưêi (Trần Thị
Vân Anh, 2010; Lê Thị Mỹ Hiền, 2011). 

3. Kết luận

Nghiên cứu ảnh hưëng của các quan niệm xã hội đến sự tham gia của
phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý ở cấp cơ sở qua khảo sát tại Hà Giang đã
cho thấy, mặc dù trong nhận thức của cán bộ nữ đã xuất hiện các quan
niệm hiện đại như phụ nữ phải năng động, khéo léo, vưît lên chính mình;
song, họ vẫn chưa cởi bỏ “chiếc áo văn hóa” mà cộng đồng và xã hội
“gán” cho với vai trò “thiên chức” và phải làm tốt nhiệm vụ “tề gia nội
trợ”. Do đó mà cán bộ nữ ở Hà Giang có xu hưíng lựa chọn cân bằng giữa
gia đình và công việc. Sự lựa chọn này đôi khi sẽ trở thành gánh nặng đối
với bản thân của ngưêi phụ nữ, bởi vì họ phải “một vai hai gánh” là một
áp lực không nhỏ. Họ phải phấn đấu “giỏi việc, đảm việc nhà” và khi đó,
thành tích của họ mới ®ưîc sự chú ý của lãnh đạo cấp trên. Chính vì cố
gắng duy trì “nghĩa vụ kép” đó dễ dẫn đến xung đột vai trò và trong nhiều
trưêng hợp buộc họ phải có sự quyết định lựa chọn một trong hai. 

Như vậy, con ®ưêng tham gia hoạt động quản lý lãnh đạo của phụ nữ
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còn nhiều thách thức, trở ngại. Do đó, rất ít phụ nữ bỏ qua yếu tố thiên
chức và kỳ vọng của gia đình để theo đuổi ưíc mơ sự nghiệp của mình.
Trên thực tế, sự kỳ vọng vào vai trò, vị thế của mỗi giới trong truyền thống
đang ®ưîc chuyển đổi dần, tuy nhiên, sự thay đổi giá trị ấy không phải là
dễ dàng và nhiệm vụ của sự thay đổi này đòi hỏi sự nỗ lực không chỉ bản
thân phụ nữ mà toàn xã hội nói chung.n
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